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Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng
Thị trấn Hà Trung- huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020
UBND Tỉnh Thanh hóa
Căn cứ Luật tổ chức Hội Đồng Nhân Dân và Uỷ Ban Nhân Dân được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 91/ CP ngày 17/8/1994 của Chính Phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý qui hoạch đô thị;

Căn cứ  Tờ trình số --------    của UBND huyện Hà Trung;

Quyết định

Điều 1: Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung   xây dung Thị trấn Hà trung- huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 với nội dung chủ yếu như sau:
1. Vị trí và giới hạn khu đất

Khu vực thiết kế quy mô bao gồm bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thị trấn hiện nay (diện tích là 201,43ha). và phần diện tích dự kiến mở rộng về các xã : Hà Bình, Hà Lai, Hà Ninh, Hà Phong, Hà Ngọc.

- Đợt đầu (2015): đất xây dựng đô thị là 531,5 ha (bình quân 152 m2/ng);

- Dài hạn (2020): đất xây dựng đô thị là 870,16 ha (bình quân 217 m2/ng);

2. Tính chất đô thị 

· Là trung tâm văn hoá, giáo dục, thương mại và KHKT huyện Hà Trung; 

· Là trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông, đường sắt, đường thủy của huyện Hà Trung  cũng như thị xã Hà Trung trong tương lai.

3. Quy mô dân số, lao động và đất xây dựng đô thị

· Quy mô dân số và lao động: 

- Đợt đầu (2015): toàn Thị trấn 36.361 người.
- Dài hạn (2020): toàn Thị trấn 40.145 người.
· Dự báo đến năm 2020 tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của Thị trấn là 84%.

· Quy mô đất xây dựng đô thị tại khu vực thị trấn Hà Trung bao gồm : 

Thị trấn Hà Trung dự kiến sẽ mở rộng ranh giới ra các xã vùng ven như sau:

Bảng1: Diện tích đất các xã vùng ven khi mở rộng ranh giới Thị trấn

	STT
	Tên xã
	Tổng diện tích (ha)
	DT đất lấy vào quy hoạch (ha)

	1
	Thị trấn
	201.43
	201.43

	2
	Hà Phong
	234.1
	234.1

	3
	Hà Ngọc
	342,78
	342,78

	4
	Hà Ninh
	586.52
	586.52

	5
	Hà Bình
	838.59
	309,6

	6
	Hà Lai
	715
	50

	 7
	Tổng
	4256.04
	1946,98


· Tổng diện tích dự kiến mở rộng đảm bảo nhu cầu phát triển thị trấn dài hạn khoảng 1946 ha.

Bảng2:Bảng quy hoạch sử dụng đất thị trấn Hà Trung tới năm 2020
	TT


	Loại đất
	Năm 2015
	Năm 2025

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Chỉ tiêu (m2/ng)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Chỉ tiêu (m2/ng)

	Tổng DT đất tự nhiên trong ranh giới quy hoạch
	1946,98
	 
	 
	1946,98
	 
	 

	A- Đất xây dựng đô thị 
	493,25
	 
	152,30 
	785,16
	 
	217,5 0

	I. 1
	Đất dân dụng
	312,7
	100,0
	96,58
	471,2
	100,0
	129,05

	1
	Đất khu ở
	197,59
	60,2
	58,22
	295,2
	62,0
	80,05

	 
	Đất ở mật độ cao
	209,59
	 
	58,22
	230,00
	 
	61,25

	 
	Đất ở sinh thái nhà

 v​ườn
	0,00
	 
	0,00
	65,20
	 
	18,80

	2
	Đất cây xanh CV- TDTT
	23,21
	9,6
	9,23
	48,00
	9,3
	12,00

	 
	Khu liên hợp TDTT
	19,00
	 
	6,67
	24,00
	 
	6,00

	 
	Cây xanh CVDT
	4,21
	 
	2,56
	24,00
	 
	6,00

	3
	Đất CT công cộng
	25,00
	7,2
	6,94
	36,00
	7,0
	9,00

	 
	Bệnh viện
	3,10
	 
	0,86
	5,20
	1,0
	1,30

	 
	ĐÊt tr​êng học, nhà trẻ
	18,15
	 
	5,04
	25,00
	2,9
	6,25

	 
	Tiện ích công cộng khác
	3,75
	 
	1,04
	5,80
	1,1
	1,45

	4
	Đất giao thông
	52,5
	20,0
	22,19
	115,2
	20,7
	28,00

	I. 2
	Đất ngoài dân dụng
	180,55
	 
	 
	313,96
	 
	 

	1
	Đất CTCC ngoài đô thị
	16,55
	 
	 
	31,00
	 
	 

	2
	Đất cơ quan ngoài đô thị
	13,20
	 
	 
	12,50
	 
	 

	3
	Đất giao thông đối ngoại
	14,60
	 
	 
	20,6
	 
	 

	4
	Đất CN- kho tàng- công trình đầu mối
	56,40
	 
	 
	163,90
	 
	 

	5
	Đất TDTT, cây xanh du lịch- mặt n​ước
	44,30
	 
	 
	64,00
	 
	 

	6
	Đất dự phòng, phát  triển
	35,05
	 
	 
	27,30
	 
	 

	B. Đất tự nhiên
	1453,73
	 
	 
	1161,82
	 
	 

	1
	Đất đồi núi
	645,73
	 
	 
	513,34
	 
	

	2
	Đất ruộng
	793,3
	 
	 
	633,38
	 
	 

	3
	Đất khác
	77,43
	 
	 
	49,10
	 
	 


Phân khu chức năng: Tổ chức cơ cấu không gian đô thị bao gồm hệ thống các khu chức năng sau: 

a, Các khu sản  xuất:

- Công nghiệp, TTCN, kho tàng - Tập trung chủ yếu tại phía Nam (Hà Phong, cảng Lèn) tận dụng lợi thế của đường thuỷ, cảng sông Lèn, ga đường sắt, quốc lộ 217  . Về phía Bắc có cụm công nghiệp tập trung tại Hà Bình.

- Nông lâm, ngư nghiệp: Khai thác các vùng đồi núi, ao hồ, sông Lèn và tại các khu vực đất sản xuất nông nghiệp. 

b, Hệ thống trung tâm:

- Trung tâm hành chính, chính trị : Có diện tích khoảng 13ha. được cải tạo nâng cấp trên cơ sở hiện có, với công trình trọng tâm là Huyện ủy và UNND huyện hiện nay.
- Trung tâm thương mại-dịch vụ:

+ Chợ đầu mối tại khu vực chợ Lèn hiện nay, quy mô 1,5 ha.

+ Xây dựng siêu thị thương mại - dịch vụ tổng hợp tại hai trung tâm đô thị mới phía Tây( khu vực ga Lèn) và phía Đông(khu trung tâm mới chân núi Phấn). Quy mô: 0,5-1,5ha/ 1siêu thị.

- Trung tâm thể dục thể thao cây xanh, nghỉ dưỡng: Xây mới một khu liên hợp thể dục thể thao hoàn chỉnh gắn kết với khu công viên du lịch nghỉ dưỡng hồ Con Nhạn, tổng diện tích 36,3 Ha. 

- Trung tâm giáo dục đào tạo:

Cải tạo năng cấp các trường học hiện có, xây dựng mới 2 trường PTTH tại Hà Phong và Hà Ninh phục vụ cho khu vực phía Nam và khu trung tâm thị trấn.

- Trung tâm y tế : Cải tạo năng cấp bệnh viện huyện hiện có.

c, Các khu ở:

- Trên cơ sở các khu ở đã có được cải tạo và xây mới mở rộng, dự kiến theo điều chỉnh quy hoạch tổ chức thành 4 khu ở: 

+ Khu 1:

Vị trí: phía Bắc thị trấn bao gồm khu vực trung tâm huyện hiện nay từ đường TL6 về phía Bắc và phần mở rộng về xã Hà Bình. Đây là khu ở cải tạo và xây dựng mới xen cấy, quy mô đất đơn vị ở 70 ha, dân số khoảng 10.000 người.

+Khu 2: Nằm về phía Nam đường TL6 và phần đất mở rộng thuộc xã Hà Ninh. Đây là khu vực làng xóm cải tạo và xây dựng khu ở mới xen cấy. Quy mô diện tích đất đơn vị ở khoảng 110 ha, dân số 13.000 người.

+ Khu 3: Nằm về phía Tây QL1A bao gồm khu ở thị trấn cũ và phần mở rộng xã Hà Phong. Đây là khu ở cải tạo và xây dựng mới xen cấy, dự trữ phát triển ngoài năm 2020. Quy mô diện tích đơn vị ở 35 ha, dân số 7000 người.

+ Khu 4: Nằm về phía Đông đường sắt và QL1A (thị trấn+ Hà Phong+ Hà Ngọc, đây là khu ở thị trấn cũ cải tạo và xây dựng mới xen cấy mở rộng. Quy mô diện tích đơn vị ở 85ha, dân số 10.000 người.
4. Định hướng mạng lưới hạ tầng kỹ thuật

4.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

a, San nền: 

- Khu vực trong đê sông Lèn:

Cao độ khống chế nền xây dựng toàn khu vực nghiên cứu trong đê : H (3,0m. Đối với các khu vực đã xây dựng ổn định, giữ nguyên cao độ nền hiện.  Các nơi xây dựng mới xen cấy có cao độ nền khống chế H ( 3,0m và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến thoát nước chung của toàn khu vực.

- Khu vực ngoài đê sông Lèn: 

Cao độ khống chế nền xây dựng  khu vực ngoài đê : H ( 6,0m, tránh ngập lụt do sông Lèn gây ra vào mùa lũ với mức nước ngập H=5,5m (Báo động cấp III).

b. Thoát nước mưa: 

- Hệ thống thoát nước mưa : Hệ thống thoát nước mưa và nước thải.được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. 

- Lưu vực và hướng thoát nước mưa: 

Toàn bộ thị trấn được chia làm 2 lưu vực chính: lấy trục đường sắt Bắc Nam làm đường phân lưu. 

Lưu vực phía Đông thu nước theo các mương nắp đan về sông Chiếu Bạch, theo hướng thoát nước theo hương Bắc Nam qua trạm bơm động lực ra sông Lèn.

Lưu vực phía Tây được tổ chức thu gom theo các mương nắp đan về kênh tiêu dọc TL217 qua sông Chiếu Bạch qua trạm bơm động lực ra sông Lèn.

c.  Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác

+ Gia cố tuyến đê sông Lèn với cao với giải pháp bê tông hóa đoạn qua đô thi kết hợp cảnh quan ven sông.
+ Kè bờ, nạo vét hệ thống sông Chiếu Bạch và hệ thống các hồ lớn trong khu vực.

+ Cải tạo, mở rộng các cống hiện có qua quốc lộ 1A.

+ Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, xây dựng các hồ chứa đầu nguồn để điều tiết nước.

4. 2- Giao thông:

A, Chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật đạt được:

                            Năm 2015             Năm 2020

Tổng diện tích giao thông : 


62,5ha
                 135,2 ha

Giao thông đối ngoại


19,6ha
                 30,26 ha

Giao thông nội bộ



42,7ha

      104,44 ha

BÃI đỗ xe




0,2ha 

       0,5ha

Tỷ lệ đất giao thông
 


19,9%                  20,7 %

b, Tổ chức mạng lư​ới giao thông: 

b.1.Giao thông đối ngoại:

- Đường sắt:


Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt quốc gia hiện có,  mở rộng nâng cấp ga hàng hóa Lèn hiện tại kết hợp ga hành khách thị trấn.

- Đường thuỷ: 

Khai thác tuyến đường thuỷ sông Lèn. Xây dựng cảng Đò Lèn công suất 1,6 triệu tấn/năm, cỡ tàu khảng 1000 mã lực, phục vụ cho thị trấn và thị xã công nghiệp Bỉm Sơn. Xây dựng các bến thuyền phục vụ du lịch (tuyến du lịch Sông Lèn - Đền Ba Bông) tại vị trí ranh giới thôn Kim Chi, Kim Na xã Hà Ngọc.

- Đường bộ:

+ Nâng cấp tuyến đư​ờng QL 1A với chỉ giới đ​ường đỏ 26m:

Mặt đ​ường


  14,0m
   14,0m

Hè hai bên
 

  6m x2:
    12m. 

+ Nâng cấp tuyến đư​ờng QL217 với chỉ giới đ​ường đỏ 24m.(6+12+6)m.

+ Nâng cấp Tuyến TL6 với chỉ giới đ​ường đỏ 24m.(6+12+6)m.

- Công trình phục vụ giao thông:

+ Xây dựng cơ sở vật chất bến xe đối ngoại mới ở đoạn TL6 qua thôn Phú Nham với diện tích 2 ha. 

+ Nút giao thông: Tổ chức 2 nút giao khác cốt dạng trực thông tại điểm giao quốc lộ 1A với QL217, và với TL6. 

B.2. Giao thông đô thị: 

- Giao thông nội thị được tổ chức mạng đường có dạng ô cờ phù hợp với phát triển không gian của các khu vực đô thị và đảm bảo theo tiêu chuẩn đường đô thị, với các mặt cắt điểm hình:



+ Trục chính đô thị: 

Chỉ giới đ​ường đỏ 36m, bao gồm:

Mặt đ​ường


10,5mx2         21m

Hè hai bên cộng bônva
 5m x2+5m     15m. 



+ Đường liên khu vực: 

    Chỉ giới đường đỏ 24m

Mặt đ​ường


 12m                12m

  Hè hai bên                         6m x2            12m.



+ Đường khu vực:

Chỉ giới đường đỏ 16,5m, bao gồm:

Mặt đ​ường


 7,5m              7,5m

Hè hai bên                        4,5m x2            9m.



- Đối với các tuyển đường hiện trạng cả tạo thì tùy theo các tuyến cụ thể để có các giải pháp cải tạo lộ giới phù hợp. 

- Xây mới tuyến tránh phía Đông: Từ cảng Đò Lèn nối với QL1A tại địa phần xã Hà Bình  lộ giới 44m, (8+ 11,5+ 5+11,5+8)m.

4. 3- Cấp nước:

a, Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu sử dụng nước. 
- Tiêu chuẩn cấp nước: Đến 2015: 100 lit/ người/ngđ. 

     Đến 2020: 120 lit/ ng­êi/ng®.

- Tỉ lệ cấp nước toàn đô thị:




     Đến 2015: 85%. 

     Đến 2020: 95%

- Nhu cầu sử dụng nước toàn đô thị:

     Đến 2015: 7.800m2 /ngµy,®ªm 

     Đến 2020: 13.500m2 /ngµy,®ªm

b, Nguồn cấp nước.

- Nguồn nước:

Nguồn nước mặt sông Lèn dồi dào, song kinh phí sử lí nước sạch cao. Theo tính toán nhu câug sử dụng nước tại thị trấn thì nguồn nước được chọn là  sử dụng nguồn nước ngầm, có độ sâu từ 71-100 m thông qua các giếng khoan cung cấp nước cho thị trấn Hà Trung.
c, Các giải pháp  cấp nước 
Sử dụng hệ thống cấp nước tập trung cho toàn bộ khu vực thị trấn và các khu công nghiệp. 

· Công trình đầu mối:

Quy mô công suất nhà máy xử lý nước hiện có là 2.000 m3/ngày đêm và có thể khai thác đến công suất 3.500 m3/ngày đêm. để đáp ứng được nhu cầu dùng nước của thị trấn cần mở rộng nâng công suất nhà máy nước lên 7.800 m3/ngđ cho giai đoạn 2015 và xây dựng bổ xung thêm 01 nhà máy mới có công suất 5.700 m3/ngđ ở giai đoạn từ 2015 đến 2020, đảm bảo tổng công suất theo nhu cầu:13.500m3/ngđ.

- Hệ thống mạng lưới đường ống :

Tuyến đường ống dẫn chính ống được bố trí trên tuyến trục lộ (mép đường) có độ sâu chôn ống > 0,7m (tính đến đỉnh ống). Tổng số chiều dài mạng lưới đường ống của thị trấn Hà Trung khoảng trên 81.000 m.   

4. 4. Quy hoạch cấp điện :

A, Tổng hợp nhu cầu phụ tải điện thị trấn Hà Trung.

	TT
	Thành phần phụ tải (KW)
	Năm 2015
	Năm 2020

	1
	Sinh hoạt dân dụng
	4471
	9380

	2
	Công cộng và TMDV
	1341
	2814

	3
	CN-TTCN
	9075
	20900

	4
	Điện nông nghiệp
	12
	0

	5
	Điện chiếu sáng đ​ường, công viên cây xanh
	550
	798

	6
	Tổn thất và dự phòng 10%
	1545
	3389

	
	Cộng
	16.995
	37281


B, Nguồn điện :

Nguồn điện chính cấp cho thị trấn Hà Trung là lưới điện 110KV quốc gia thông qua trạm biến áp 110KV Hà Trung. Trạm này có công suất đặt máy: 110/35/10 KV (2* 25 ) MVA. Trong tương lai cần được quy hoạch thay thế nâng công suất cho 2 máy biến áp hiện thời để đảm bảo đáp ứng với nhu cầu phụ tải điện của huyện và thị trấn Hà Trung.  

 C, Lưới điện :

- Thị Trấn Hà Trung sử dụng lưới điện phân phối 35KV và 10KV có kết cấu mạch hình tia.  Lưới điện 35KV và 10KV ở khu vực trung tâm thị trấn cần thay thế dây trần bằng cáp AL- ALLOY bọc cách điện. Các khu trung tâm xây dựng mới nên sử dụng cáp ngầm. 

- Các trạm biến áp lưới 35/0,4 trong khu vực thị trấn dùng loại trạm treo hoặc trạm xây,  cần được bố trí ở trung tâm phụ tải điện các khu vực, đảm bảo bán kính phục vụ của lưới hạ thế luôn > 300m. 

- Lưới điện hạ thế 0,4KV dùng cáp vặn xoắn hoặc cáp bọc cách điện. 

- Cần có các dự án cho việc nâng cấp và xây dựng mới hoàn chỉnh lưới điện chiếu sáng cho toàn thị trấn theo đúng tiêu chuẩn. 

4.5- Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

4.5.1. Thoát nước bẩn:

a, Tổng hợp lưu lượng nước thải

	TT
	Các hạng mục
	Đơn vị

	Giai đoạn

	
	
	
	năm 2015
	năm 2020

	1
	Tổng số dân đô thị :
	        Ng­​êi
	36.000
	40.000

	2
	Tiêu chuẩn thải nư​ớc  
	l/ngđ. người
	       100
	120

	4
	L​ưu l​ượng nư​ớc thải sinh hoạt 
	m3/ng. ®
	3.650
	4.824

	5
	Nư​ớc thải công cộng  = 15% Qsh
	m3/ng. ®
	548
	724

	 6
	N​ước thải công nghiệp
	m3/ng. ®
	2. 160
	4. 320

	7
	Cộng  
	m3/ ng. ®
	6358
	9.868

	8
	Làm tròn 
	m3/ ng. ®
	7.000
	10.000


B, Giải pháp thoát nước bẩn :

Nước thải sinh hoạt đô thị: Giải pháp thoát nước bẩn cho thị trấn Hà Trung là sử dụng hệ thống thoát riêng cho nước mưa và nước bẩn.  Nước bẩn sinh hoạt sau khi được xử lý phải đạt tiêu chuẩn loại B của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN: 5942 – 1995 mới được thải ra môi trường. 
Trong phạm vi nghiên cứu gồm có hai khu vực:
- Khu vực I: Nằm ở phía Đông quốc lộ 1A, nước thải sinh hoạt được thu gom và chảy đến các trạm bơm nước thải số 1vàsố 2 đến trạm xử lý nước thải tập trung. 

- Khu vực II: Nằm ở phía Tây quốc lộ 1A , ở bên cạnh đường sắt nước thải sinh hoạt được thu gom và chảy đến các trạm bơm nước thải (số 3,4,5) sau đó bơm đến trạm xử lý nước thải tập trung. 

Trạm sử lí nước thải tập trng được bố trí ở phía Đông Hà Phong giáp chân núi giáp kênh tiêu chân núi Thượng. Công suất của trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 xây dựng một đơn nguyên có Q = 5000 m3/ngđ, Giai đoạn hai xây dựng bổ xung thêm 1 đơn nguyên 2 có Q = 5000 m3/ngđ ( tổng công suất 2 giai đoạn 10.000m3/ngđ), nhu cầu đất xây dựng trạm sử lí là 2 ha.  Nước bẩn sau khi xử lý sẽ được tận dụng là nguồn nước tưới nông nghiệp. 

-  Các xí nghiệp công nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn nước bẩn sẽ được xử lý cục bộ tại các xí nghiệp, sau đó sẽ dẫn về trạm xử lý nước bẩn sinh hoạt để xử lý. 

4.5.2,  Quy hoạch vệ sinh môi trường: 

A, Tổng hợp chất thải rắn:

	TT
	Các hạng mục
	Đơn vị
	Năm

	
	
	
	2010
	2020

	A
	Chất thải rắn sinh hoạt đô thị 
	
	
	

	1
	Tỷ lệ thu gom  chất thải rắn
	%
	85
	95

	2
	Tiêu chuẩn thải chất thải rắn sinh hoạt
	kg/người - ngày
	1
	1,2

	3
	Tiêu chẩn chất thải rắn công nghiệp
	tÊn/ngµy-ha
	0,3
	0,3

	4
	Lượng chất thải rắn sinh hoạt , CC
	tÊn/ngµy
	37,3
	55

	5
	Lượng chất thải rắn công nghiệp
	tÊn/ngµy
	18,0
	36

	6
	 Tổng cộng lượng CTR (4+5)
	
	53,3
	91,00


B, Giải pháp thu gom và xử lý chất thải rắn: 

Đối với thị trấn Hà Trung chất thải rắn sẽ được tổ chức thu gom  theo phương án sau :

Chất thải rắn sinh hoạt chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn y tế được thu gom sử lí riêng. Chất thải rắn công nghiệp sẽ được phân loại để tái sử dụng hoặc đem đi chôn lấp theo đúng quy định. Chất thải rắn y tế được thu gom phân loại đưa về lò đốt chất thải y tế hợp vệ sinh. Chất thải rắn phân loại từ các hộ gia đình ---- Xe tay thu gom ---- Xe chuyên chở chất thải rắn đến bãi tập kết chất thải rắn ----- Phân loại ----- Xử lý chất thải rắn, chôn lấp hợp vệ sinh.  

Chất thải rắn được xử lý tại bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh trong đó có chế biến phân hữu cơ phục vụ nông nghiệp để giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm  quỹ đất. 

Trong giai đoạn đến năm 2020, khu chôn lấp  chất thải rắn hợp vệ sinh cho đô thị dự kiến  nằm ở eo núi giữa xã Hà Đông và xã Hà Sơn. Diện tích khoảng5 ha.  

Các khu nghĩa trang hiện hữu không gây ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, VSMT đô thị sẽ được giữ lại, khoanh vùng, trồng cây xanh để cải tạo thành công viên nghĩa trang.

Nghĩa địa xây dựng mới, quy mô 3-5Ha bố trí cạnh vực xây dựng bãi rác, khi thiết kế nghĩa trang phải có các giải pháp cách li với khu dân cư liền kề.

Điều 2: Biện pháp tổ chức thực hiện việc quản lý Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hà Trung - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa
Sở xây dựng Thanh Hóa phối hợp cùng với các cơ quan có liên quan tham  mưu cho UBND huyện Hà Trung trong việc quản lý đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hà Trung theo sự phân công của UBND Tỉnh và chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện Hà Trung ban hành điều lệ quản lý đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hà Trung để thực hiện.

Nghiêm cấm việc thay đổi đồ án quy hoạch đã được duyệt. Các tổ chức hoặc cá nhân nếu thấy cần thiết thay đổi đồ án quy hoạch được duyệt thì có văn bản gửi về UBND huyện Hà Trung để UBND huyện nghiên cứu báo cáo với UBND Tỉnh xem xét xử lý.

UBND huyện Hà Trung hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức công bố đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hà Trung để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết thực hiện.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND Tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Giám đốc Sở Xây Dựng và Thủ trưởng các ban nghành đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

        Ngày        tháng      năm 2009
              T/M UBND Tỉnh Thanh hóa
         Chủ Tịch 
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